Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 23.                     NS: 28/01/2018        ND:Thứ hai ngày 05 /02/2018            
Buổi sáng: Tiết 1:                       Chào cờ

Tiết 2+3.                                        TiếngViệt.
VẦN /IÊM/, /IÊP/, /ƯƠM/, /ƯƠP/
Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 209 đến  trang 212.


Tiết 4.                                             Toán          

 VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯ​ỚC.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- Biết sử dụng th​ước kẻ xăng ti mét để vẽ đoạn thẳng dưới 10 cm .

- Vẽ đ​ược đoạn thẳng có độ dài tính theo xăng ti mét cho trư​ớc.

- Yêu thích hình học.

II. CHUẨN BỊ 

- Giáo viên: Thư​ớc kẻ có đơn vị xăng ti mét phóng to

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1.Kiểm tra bài cũ. 

- Đọc: 3cm, 5cm, 10cm.... 

- Chỉ trên thư​ớc kẻ vạch chỉ 6cm, 7 cm...

2. Bài mới: Giới thiệu bài. 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

*Hoạt động 1: Hư​ớng dẫn vẽ. 

- Đặt th​ước lên tờ giấy, tay trái giữ thư​ớc,       - Theo dõi và quan sát GV vẽ.                                                        tay phải cầm  bút. Chọn số chỉ độ dài đoạn     

thẳng cần vẽ.

- Dùng bút nối điểm 0 và điểm đó lại. 

- Nhấc bút, ghi tên đoạn thẳng.

*Hoạt động 2: Thực hành. 

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề ?

- Quan sát nhắc nhở em yếu. 

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu ?                              - HS nêu yêu cầu và vẽ vào vở 

- Gọi HS nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu. 
                        - HS nêu tóm tắt bài toán và tự trình                                               bày lời giải. HS chữa bài.


- vẽ vào vở
- Quan sát, giúp đỡ. 

3. Củng cố - dặn dò.

- Muốn vẽ đoạn thẳng theo số đo cho tr​ước ta thực hiện những thao tác nào ? 

-Gv, Hs hệ thống kiến thức

- Nhận xét giờ học. 


Buổi chiều: Tiết1.                                      Tiếng việt *

             LUYỆN TẬP: VẦN /IÊM/, /IÊP/, /ƯƠM/, /ƯƠP/

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/ biết viết chữ ghi vần/iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/,biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài THỬ DIÊM sgk trang 110.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần/iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/, chiêm chiếp, thiêm thiếp, nườm nượp, tươm tất, bươm bướm, quả mướp, cái liềm, rau diếp, nghiêm ngặt, tiết kiệm, ươm cây, ướp dưa,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần  /iêm/, /iêp/, /ươm/, /ươp/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /iêp/, /ươp/ chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Vần /iêm/, /ươm/, kết hợp được với 6 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 70.

2a. Đọc: GIÀN MƯỚP CỦA NGOẠI: Mùa mướp bắt đầu từ tháng tư. Hằng ngày ngoại chăm bón, rào chắn rất cẩn then chờ ngày cây mướp nảy mầm, lên giàn, ra hoa, kết quả. Khi mướp nở hoa vàng, bươm bướm bay đến hàng đàn. Qủa mướp màu xanh, lớn rất nhanh. Cả giàn mướp sai chi chít, nhìn thật thích mắt.

-H đọc:  

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        chiếm                              tươm                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       

        hiệp                                mướp                                                                                                                              

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em khoanh vào chữ cái trước nhóm có tiếng viết sai chính tả:

a. diễm, nghiêm, liêm                       b. chiêm, ciêm, niêm

c. bướm, tươm, cườm                        d. ghươm,, lườm, chườn

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

Bài 2: Em điền vần iêm hoặc iêp vào chỗ trống cho đúng:

Kh……tốn         ngh……chỉnh          nh……ảnh        d…..cá

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


  Tiết 2                                           Toán*
                                                 LUYỆN TẬP.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn. 

- Củng cố kĩ năng về giải toán có lời văn, trình bày bài giải. Thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài với các đơn vị đo xăng ti mét.

- Yêu thích môn Toán.

II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đề bài toán 1;3.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Kiểm tra bài cũ.

- Nêu các bư​ớc khi giải bài toán có văn? Viết và đọc 3cm; 5cm; 12cm.

	2.Bài mới : Luyện tập.
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài 1, sau đó đọc đề để hoàn thành tóm tắt bài toán
	- Có 3 viên bi xanh, có 6 viên bi đỏ , có tất cả …viên bi?

	- Gọi HS đọc lại tóm tắt, sau đó nêu lời giải 

( chú ý dựa vào câu hỏi để viết câu lời giải).
	- Hà có tất cả số viên bi  là:



	- Sau đó cho HS nêu phép tính

- Cho HS trình bày bài giải vào vở

- Gọi HS trình bày trên bảng, em khác nhận xét
	- Nêu phép tính: 3 + 6= 9

- Làm và chữa bài.



	Bài 2: Tiến hành t​ương tự bài tập 1

- Bài tập này HS phải tự nêu  tóm tắt.

- Cho HS giải vào vở luôn sau đó GV chấm một số bài, gọi HS lên chữa
	-  HS 



	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập
	

	- Yêu cầu HS  từ tóm tắt nêu thành bài toán

- Sau đó tự giải vào vở và chữa bài

Bài 4: HS nêu yêu cầu

- Gọi HS đọc mẫu: 4cm + 2cm = 6 cm

- Làm thế nào để em viết tiếp kết quả phép tính sau?

- Cho HS làm vào vở và chữ bài.

3.Củng cố- dặn dò.

- Giải bài toán có lời văn thư​ờng có mấy phần?  
	- Phép tính: 4 + 3 = 7

- Cá nhân

- Cộng các số lại, sau đó viết kết quả có kèm theo đơn vị đo



                                         NS: 28/01/2018         ND:Thứ ba ngày 06/02/2018

Buổi sáng:Tiết1+2.                               TiếngViệt.
VẦN /ENG/, /EC/, /ONG/, /OC/, /ÔNG/, /ÔC/.
Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 213 đến  trang 216.


Tiết 3:                                                Toán
                                        LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
- Củng cố cách đọc, viết số, cách cộng các số đến 20

- Rèn kĩ năng đọc, viết số, đếm các số đến 20; biết cộng (không nhớ) các số trong phạm vi 20, biết giải toán có lời văn. 

- Say mê học toán. 

II.CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài 1, 2, 4. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng vẽ đoạn thẳng dài 5m; 7cm.

- Dưới lớp làm vào bảng con:

	2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

b. Luyện tập:

*Bài 1: Treo bảng phụ có viết bài 1

- Gọi HS nêu yêu cầu của đề ? 

- Gọi vài em đọc lại các số đó. 

*Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu ?

- Ghi phép tính đầu tiên và hỏi: Em điền số mấy vào ô trống thứ nhất ? Vì sao ? Tư​ơng tự với ô trống thứ hai  

- Gọi vài em nhắc lại, sau đó cho HS lên làm và chữa bài. 

*Bài 3: Gọi HS đọc đề bài, hỏi để HS nêu tóm tắt

*Bài 4: Treo bảng phụ lên bảng, hỏi HS cách làm 

3. Củng cố - Dặn dò:  

- Đếm lại các số trong phạm vi 20.
- Nhận xét giờ học.
	- Nắm yêu cầu của bài.

- HS nêu yêu cầu, làm và HS chữa. 

- Em khác theo dõi. 

- HS tự nêu yêu cầu. 

- Điền số 13 vì 11+2 = 13

- Tư​ơng tự phần còn lại. 

- Em khác nhận xét bài làm của bạn 

- Tóm tắt vào vở và giải bài toán

- HS lên chữa bài. 

- Nêu cách làm, vài em nhắc lại, sau đó làm và chữa bài. 





 Tiết 4                                                   Đạo đức
                                       Đi bộ đúng quy định ( tiết 1)

I. Mục đích yêu cầu.

-HS biết vị trí đường dành cho người đi bộ, sự cần thiết phải đi bộ đúng nơi quy định.Nêu được một số qui định với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông  địa phương.
- HS biết đi bộ đúng lề đường, hoặc đi trên vỉa hè.Nêu được ích lợi của việc đi bộ đúng qui định.

- HS có ý thức tự giác thực hiện đi bộ đúng qui định và nhắc nhở bạn bè cụng thực hiện đi bộ đúng quy định.

II.Chuẩn bị. 

-Tranh minh hoạ nội dung  bài tập 1,2.

- Vở bài tập đạo đức. 

III.Các hoạt động dạy học - học 

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5' )                                       

- Nêu những việc cần làm khi cùng học, cùng chơi với bạn?

- Muôn giữ đoàn kết trong lớp ta phải làm gì?

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')

- Nêu yêu cầu bài học, ghi đầu bài.

3. Hoạt động 3: Làm bài 1 (10') 

- Treo tranh vẽ và hỏi: ỏ thành phố phải đi bộ ở phần đường nào? ( ở nông thôn ) tại sao?

Chốt: ở nông thôn cần phải đi sát nề đường, ở thành phố đi trên vỉa hè, khi qua đường phải tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu

4. Hoạt động 4: Làm bài 2 (10').

- Treo tranh, gọi HS đọc yêu cầu.

- Gọi HS trình bầy ý kiến của mình.

Chốt: Cần đi đúng quy định sẽ được mọi người khen, đảm bảo an toàn...
	- Nắm yêu cầu của bài, nhắc lại đầu bài.

- Thảo luận nhóm.

- Đi trên vỉa hè, phần đường có vạch kẻ ngang trắng, ( ở nề đường)...

- Theo dõi

- Cá nhân.

- Cá nhân. 

- Em khác nhận xét bổ sung.


5. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò.

- Chơi trò chơi: Qua đường.

- Nhận xét giờ học.

- học lại bài, xem trước bài tập 3,4,5. 


Buổi chiều:Tiết 1.                               Tiếng việt *
              LUYỆN TẬP VẦN /ENG/, /EC/, /ONG/, /OC/, /ÔNG/, /ÔC/.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /eng/, /ec/, /ong/, /oc/, /ông/, /ôc/, biết viết chữ ghi vần/eng/, /ec/, /ong/, /oc/, /ông/, /ôc/, biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm cuối ng/c
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài: DÒNG GIỐNG TIÊN GIỒNG sgk trang 113.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần/eng/, /ec/, /ong/, /oc/, /ông/, /ôc/, eng éc, sòng sọc, hang hộc, cái xẻng, nòng nọc, con công, cái xoong, con vọoc, ba toong, con cóc, quần soóc, con cóc, đàn ác – coóc- đê - ông,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần ở trên bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … /, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần có âm cuối là c chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Các tiếng có vần có âm cuối là ng thì kết hợp được với 6 dấu thanh. 
- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 71.

2a. Đọc: MƯỢM LÔNG:Thần Dớt định lập một ông vua để trị vì loài chim. Các loài chim ra bờ sông để trang điểm. Chú quạ xám lấy lông của các con vật khác gắn lên mình để nom sặc sỡ hơn cả. Y hẹn cả lũ đến để ra mắt thần Dớt. Khi thần Dớt định cho quạ xám làm vua thì các con chim khác đã nhổ sạch bộ lông sặc sỡ của nó. Thế là quạ xám trở lại nguyên hình.

-H đọc:  

2b.Làm BT.
* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                      

        kẻng                                 séc                                                                                                                                                                                                                                                              

Bài 2: Đúng viết đ, sai viết s vào                                                                                                                               

                                                                      

                                          /             


* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho đúng:

  (trông/ chông)                ……..gai, ……..thấy

(song/ xong)                làm…….., ………ca

Bài 2: Em điền vần oc hoặc ôc vào chỗ trống cho đúng:

Hạt th….                   Cái c….. 

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết 3                                                        Toán*       
                                                   LUYỆN TẬP  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Biết sử dụng thư​ớc kẻ xăng ti mét để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Vẽ đ​ược đoạn thẳng có độ dài tính theo xăng ti mét cho trư​ớc.

- Yêu thích hình học. 

II. CHUẨN BỊ. 

- Giáo viên: Th​ước kẻ có đơn vị xăng ti mét phóng to

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. Kiểm tra bài cũ. 

- Đọc: 7cm, 15cm, 20cm.... 

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm, 7 cm... 

-Nhận xét chữa

2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

* Hoạt động 1: Thực hành.

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài:

 6 cm; 8 cm;                                                             4 cm.

- Gọi HS nêu yêu cầu của đề ?                          - Tự nêu yêu cầu và vẽ vào vở

- Quan sát nhắc nhở em yếu. 

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau: 

Tóm tắt:
     Đoạn thẳng AB: 4 cm

	Đoạn thẳng BC: 3 cm

Cả hai đoạn thẳng: … cm ?

- Gọi HS nhận xét, gọi HS bổ sung cho bạn, nêu các câu lời giải khác. 

Bài 3: Vẽ đoạn thẳng AO dài 2 cm rồi vẽ đoạn thẳng OB dài 3 cm để có đoạn thẳng AB dài 5 cm.

- Gọi HS nêu yêu cầu. 

- Quan sát, giúp đỡ em yếu. 

4. Củng cố - dặn dò.
- Muốn vẽ đoạn thẳng theo số đo cho trư​ớc ta thực hiện những thao tác nào ? 

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu yêu cầu và tự đọc tóm tắt

- HS và tự trình bày lời giải. HS khá chữa bài. 

- Nêu yêu cầu

- Tự vẽ hình vào vở


   

                                     NS: 28/01/2018       ND: Thứ tư ngày 07/02/2018 
Buổi sáng:Tiết1+2.                      TiếngViệt.
                              VẦN VẦN /UNG/, /UC/, /ƯNG/, /ƯC/ 

                       Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 217 đến  trang 221.

Tiết 3.                                         Toán
                                        Luyện tập chung.
I.Mục đích yêu cầu.
- Củng cố cách so sánh số, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, 

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ nhẩm ,so sánh cấc số trong phạm vi 20, giải toán có lời văn có nội dung hình học

- HS tích cực, sôi nổi trong giờ học toán. 

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài 4

III.Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Gọi HS  tính: 14+2 = ....; 5 + 13 = .... 

	2.Bài mới : Giới thiệu bài. 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. *Hoạt động 1: Luyện tập.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề ?

- KL: Cần sử dụng bảng cộng, trừ đã học để tính toán cho chính xác. 

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu ?

- Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào ? Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào ?

Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu

- GV quan sát, giúp đỡ em yếu

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.

- Treo bảng phụ có vẽ hình lên bảng, gọi HS nhắc lại đề bài. 

- Muốn biết đoạn thẳng AC dài mấy cm ta làm thế nào ? 

3. Củng cố - dặn dò. 

- Nêu lại các thao tác vẽ đoạn thẳng

- Nhận xét giờ học

- học lại bài
	- Nắm yêu cầu của bài

- HS tự nêu yêu cầu, làm và chữa. 

- HS tự nêu yêu cầu, làm và HS chữa bài. 

- Số 20, số 10

- HS làm và chữa bài

- Đọc yêu cầu

- Vài em nêu lại 

- Tự nêu lời giải và viết phép tính thích hợp, HS chữa bài. 





Tiết 4:                                            Tự nhiên xã hội.
    CÂY HOA

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
- HS kể tên một số cây hoa và nơi sống của chúng, nói đ​ược ích lợi của việc trồng hoa. HS kể tên 1 số cây hoa theo mùa và lợi ích, màu sắc, hương thơm của chúng. 

- HS phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây hoa. 

- Yêu thích và chăm sóc, bảo vệ cây hoa. 

II. CHUẨN BỊ;

- Học sinh: Một số cây, cành hoa thật, hoặc tranh ảnh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu tên các bộ phận chính của cây rau ?

- Cây rau có ích lợi gì ? 

	2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

b. HD HS hoạt động:

*HĐ 1: Quan sát cây hoa.

- Yêu cầu các nhóm quan sát cây hoa của nhóm và cho biết đó là cây hoa gì ? 

Sống ở đâu, cây đó có bộ phận chính gì? So sánh với cây hoa của nhóm bạn  ? 

KL: Các cây hoa đều có rễ, thân, lá, mỗi cây có mầu sắc h​ương thơm khác nhau .... 

*HĐ 2: Tìm hiểu ích lợi của hoa.  

- Yêu cầu HS hỏi nhau theo câu hỏi SGK. 

- Kể tên các loài hoa có trong bài 23, các loài hoa khác mà em biết ?

KL: Hoa có rất nhiều lợi ích; làm đẹp, làm nước hoa,... chúng ta phải biết chăm sóc, bảo vệ hoa, em sẽ làm gì để bảo vệ cây hoa ?

*HĐ 3: Chơi trò "Đố bạn hoa gì". 

- Yêu cầu HS bịt mắt, chỉ ngửi, sờ và nêu đúng tên hoa. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức. 

- GV NX tiết học.
	- HS đọc đầu bài

- Hoạt động nhóm

- Mùa xuân: hoa đào, hoa mai, hoa hồng,…

- Mùa hè: hoa phượng, …

- mùa thu: hoa cúc,…

- Thảo luận sau đó báo cáo kết quả. 

- Hoạt động theo cặp.

- Từng cặp hỏi đáp trư​ớc lớp.

- Các em nhận xét bổ sung

- Tưới cây không bẻ cành, hái hoa ở công viên.





Buổi chiều
Tiết 1:                                                   Tiếng Việt*
                        LUYỆN TẬP VẦN /UNG/, /UC/, /ƯNG/, /ƯC/ 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nắm chắc vần /ung/, /uc/, /ưng/, /ưc/, biết viết chữ ghi vần /ung/, /uc/, /ưng/, /ưc/, biết vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần, đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

- VBTTV1/ Tập 2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức: 

- HS nêu tên bài học buổi sáng (vần ung, uc, ưng, ưc)

+ GV viết: ung, uc, ưng, ưc.HS đọc:/ung/,/uc/,/ưng/,/ưc/ theo 4 mức độ (T-N-N-T).

- Đưa tiếng: “bùng, lúc, cúc, mực” vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- T: Tiếng có vần /ung/, /ưng/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (6 đấu thanh).

       Tiếng có vần /uc/, /ưc/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (2 đấu thanh).

+ Dấu thanh đặt ở đâu? (Đặt ở chữ u, ư) 

- GV viết một số từ có vần “ung, uc, ưng, ưc”: hùng hục, sùng sục, hừng hực, rưng rức ,… cho HS đọc.

- HS đọc SGK, trang 114, 115. (3 - 5 HS)

- T nhận xét, nhắc nhở.

2. Thực hành: 

- H hoàn thành BTTV1/ Tập 2 trang 72.

- Cho HS mở vở BTTV thực hành (trang 72), nêu YC bài tập.
2a. Em luyện đọc: ( CN- T- L )

 - Bài đọc: “Bụng và các bộ phận của cơ thể” - VBT.

 - GV theo dõi, uốn sửa cho HS. 

2b. Em thực hành ngữ âm:  

      Em vẽ và đ​ưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:


                                                                                                                                                                                                                         

           thục                               mừng                                trực                                                                               

2c. Em thực hành chính tả:

      1. Em điền ung hoặc ưng vào chỗ trống cho đúng:

       Kh….. ảnh                     m…... rỡ

       2. Em khoanh vào chữ cái trước nhóm có tiếng viết sai chính tả:

      a. lúc, kúc, khúc                         b. chực, mực, bực

      c. bụng, thụng, đụng.                

- T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. - Dặn dò.
Tiết 2                                       Tiếng việt*
                                       VIẾT TỪ NGỮ CÓ ÂM VẦN ĐÃ HỌC

I .Mục đích yêu cầu :


-HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết các tiếng có âm vần đã học
 -Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ  

đ​​​a bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II.Chuẩn bị :

- Giáo viên: Chữ mẫu
- Học sinh: Vở ụ li.
III.Các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ :
- Sáng viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng : him hớp, thom thúp, tũm từm, lúp ngúp
2 .Bài mới : Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

*Hoạt động 1: H​​​ưíng dẫn viết : 
                                                   MƯỢM LÔNG
  Thần Dớt định lập một ông vua để trị vì loài chim. Các loài chim ra bờ sông để trang điểm. Chú quạ xám lấy lông của các con vật khác gắn lên mình để nom sặc sỡ hơn cả. Y hẹn cả lũ đến để ra mắt thần Dớt. Khi thần Dớt định cho quạ xám làm vua thì các con chim khác đã nhổ sạch bộ lông sặc sỡ của nó. Thế là quạ xám trở lại nguyên hình.

 - GV nêu quy trình viết chữ : : loài chim,nguyờn hình,...
- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

- Yêu cầu HS viết bảng: loài chim,nguyờn hình,...
- HS tập viết trên bảng con
- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

*Hoạt động 2: Hư​​​íng dẫn HS  luyện viết vở.

HS viÕt bài: MƯỢM LÔNG
- GV quan sát, h​​​ưíng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, tư​​​ thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở.
*Hoạt động 3: Chấm bài.

- Thu bài của HS và chấm.

-  Nhận xét bài viết của HS.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nêu lại các chữ vừa viết.
-Gv,Hs hệ thống kiến thức

-Nhận xét dặn dò


Tiết 3:                                                  Toán*       

                                                LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố kiến thức về giải toán và cộng trừ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng về giải toán và cộng trừ trong phạm vi 20.

- Yêu thích môn học. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài 7 cm.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. HS nắm YC bài học.

b. HD HS luyện tập, thực hành: 

	*Bài 1: Đặt tính rồi tính:

     14 + 5             18 -  4              13 + 3

     6 + 11             19 -  9              10 + 7

KL: Đặt tính và ghi kết quả cho thẳng cột.
	- HS làm vào vở và chữa bài.



	*Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

               12      + 2             - 5  

               17      - 7             + 8                                         

*Bài 3: Cô giáo mua 13 quả bóng xanh và 2 quả bóng đỏ. Hỏi cô giáo mua tất cả bao nhiêu quả bóng?

- Cho HS đọc đề tóm tắt bằng miệng, sau đó làm bài vào vở.

KL: Muốn viết câu lời giải cần dựa vào câu hỏi của bài toán.
	- HS tự nêu yêu cầu, sau đó Làm và chữa bài.

(cả lớp làm, rồi chữa bài)

- Đọc đề toán, tóm tắt miệng

- Làm và chữa bài, chú ý nêu nhiều câu lời giải khác nhau: Cô giáo mua tất cả số quả bóng là, hay số quả bóng cô giáo mua tất cả là,…


3. Củng cố - Dặn dò:

- Nêu lại các b​ước khi giải bài toán.

- Nhận xét tiết học.


                                   NS: 28/01/2018       ND: Thứ năm ngày 08/02/2018 
Buổi sáng:Tiết 2+3.                           TiếngViệt.
VẦN /IÊNG/, /IÊC/.
Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 219 đến hết trang 222.


Tiết4.                                                    Toán
    CÁC SỐ TRÒN CHỤC.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nhận biết các số tròn chục. 

-Biết đọc, viết các số tròn chục, so sánh các số tròn chục.

- Ham thích học toán. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Tranh vẽ minh hoạ SGK. 

- Bộ đồ dùng toán 1

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.  

1.Kiểm tra bài cũ. 

- Tính 3+15 = .... 19+5 = ...... 

	2.Bài mới: Giới thiệu bài. 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

*Hoạt động 1 : Giới thiệu các số tròn chục từ 10 đến 90. 

- Yêu cầu HS lấy 1 chục que tính, hay còn gọi là bao nhiêu ?

- Viết 10 lên bảng. Tiến hành t​ương tự cho đến 90.

- Yêu cầu HS đếm các số tròn chục từ 10 đến 90.

KL: Các số tròn chục từ 10 đến 80 đều có 2 chữ số, có một chữ số ở cuối là chữ số 0.
*Hoạt động 2: Luyện tập.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề ?

KL: 20 có thể đọc là 2 chục hoặc là hai mư​ơi. 

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu ?  

- Treo bảng phụ có sẵn bài 2, hỏi HS điền số mấy ? Vì sao ?

- Số tròn chục lớn nhất (bé nhất) là số nào ? 

Bài 3: Viết lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu.

- 20 ....10, em điền dấu nào ? Vì sao ? 


	- Nắm yêu cầu của bài

- Hoạt động cá nhân

- 10 que tính 

- Cá nhân 

- HS tự nêu yêu cầu, làm và HS khác chữa. 

- HS tự nêu yêu cầu. 

- Số 20 vì số tròn chục sau số 10 là số 20. HS làm và chữa bài. 

- Số 90 (10) 

- Nêu yêu cầu 

- Dầu > vì 20 > 10. HS làm phần còn lại và chữa bài. 


3.Củng cố - dặn dò. 

- Đọc lại những số tròn chục từ bé đến lớn và ngư​ợc lại.

-GV, HS hệ thống kiến thức
-Nhận xét dặn dò

                                         NS: 28/01/2018     ND: Thứ sáu ngày 09/ 02/2018
Buổi sáng:Tiết1+2.                              TiếngViệt.
VẦN /UÔNG/, /UÔC/, ƯƠNG/, /ƯƠC/.
Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 222 đến  trang 225.


Tiết 3.                                          
   Sinh hoạt.
                                                      SINH  HOẠT LỚP.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt độnghọc tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, háI hoa dân chủ…)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giảI quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II-CHUẨN BỊ. 

-Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.

III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.

2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.

a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướngcho hoạt động tuần sau.

+ Tổ chức sinh nhật cho các bạn( nếu k phải là tuần cuối tháng k tổ chức sinh nhật cho HS, GV tổ chức cho HS SH theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ…)

b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

-CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

-Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.

3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Phương hướng uần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.

BGH Duyệt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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